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Biểu đồ 4: Mối Tương quan giữa chỉ số khối cơ thể và HDL-C 

(P>0,05) 
 

Biểu đồ 5: Mối tương quan giữa chỉ số khối cơ thể và LDL-C 
(p<0,05) 

ở biểu đồ 2,3,4,5 chúng ta thấy có 3 chỉ số Lipid 
máu có mối tương quan thuận chiều với chỉ số khối cơ 
thể (BMI) đó là Triglycerid, Cholesteron, LDL-C.Mèi 
tương quan này ở mức độ thấp, tuy nhiên mối tương 
quan đó là có ý nghĩa thống kê (p<0,05)  

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ NCT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thừa cân 

là 7,6%; béo phì là 3,4%. 
52,8% NCT bị rối loạn ít nhất 1 chỉ số lipid máu, tỷ 

lệ rối loạn Triglycerid đơn thuần là 17,2%. 
Có sự tương quan giữa chỉ số khối cơ thể với các 

chỉ số Lipid máu (Triglycerid; Cholesteron; LDL-C) ở 
mức có ý nghĩa thống kê (p<0,05; độ tin cậy 95%). 

Chưa tìm thầy sự khác biệt về tỷ lệ thừa cân, béo 
phì, rối loạn các chỉ số Lipid máu giữa nam và nữ.  

KHUYẾN NGHỊ 
Những người cao tuổi có chỉ số BMI ≥23 có nguy cơ 

bị rối loạn Lipid máu cao, vì vậy cần được kiểm tra các 
chỉ số Lipid máu để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. 
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KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI MỘT CỔNG  

TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 
 

Lê Mạnh Hà và cs 
Tóm Tắt 
Mục đích: Đánh giá mức độ an toàn, tính khả thi và 

kết quả bước đầu phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi một 
cổng điều trị viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Trung 
ương Huế. 

Đối tượng và phương pháp: Gồm 32 bệnh nhân, 
được chẩn đoán ruột thừa viêm cấp và được phẫu thuật 
cắt ruột thừa nội soi một cổng tại Bệnh viện Trung 
Ương Huế từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 12 năm 
2012 có theo dõi và tái khám sau mổ. 

Kết quả: Gồm 32 bệnh nhân, tuổi trung bình là 35,2 
± 13,5 (16-59). Có 46,9% nam, 53,1% nữ, tỷ lệ nam/nữ 
0,88/1. Vị trí ruột thừa thường gặp nhất là ở hố chậu 
phải 75,0%, dưới gan 3,1%. Thời gian mổ trung bình 40 
± 23,7 phút (25-150), đặt thêm trocar thứ 2 để thao tác 
6,2%, thời gian nằm viện trung bình 3,6 ± 1,5 ngày, từ 
3-5 ngày chiếm tỷ lệ cao nhất 65,6%, nhiễm trùng rốn 
sau mổ chiếm 3,1%. Tái khám sau mổ 2 đến 4 tuần 
không gặp biến chứng khác. 

Kết luận: Cắt ruột thừa nội soi một cổng cho thấy 

tính an toàn, là một kỹ thuật ít xâm lấn và có tính thẩm 
mỹ cao. 

Từ khóa: Ruột thừa viêm, Cắt ruột thừa nội soi một 
cổng. 

Summary 
Purpose: Evaluation of safety, feasibility and early 

results from Single port laparoscopic appendectomy 
for acute appendicitis at Hue Central Hospital. 

Patients and methods: Consist of 32 patients who 
were operated to Single port laparoscopic 
appendectomy at Hue Central Hospital from march 
2011 to December 2012 with follow up and 
postoperative re-examination. 

Results: 32 patients, mean age 35.2 ± 13.5 (16-59). 
46.9% male, 53.1% female, rate male/female 0.88/1. 
Right Iliad fosse was the most common 75.0%, 
infrahepatic position 3.1%. Mean operation time 40 ± 
23.7 minutes (25-150), insertion of a second port 
6.2%), postoperative hospital stay 3.6 ± 1.5 days, 3-5 
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days 65.6%. Postoperative complications: umbilical 
infection 3.1%. Follow up postoperative 2-4 weeks 
without other complications. 

Conclusions: Single - port intracorporeal 
appendectomy procedure is a safe, minimal invasive 
procedure with excellent cosmetic results. 

Keywords: Appendicitis, Single Port Laparoscopic 
Appendectomy. 

ĐẶT VẤN ĐỀ  
Phẫu thuật cắt ruột thừa mở đã được biết đến đầu 

tiên vào năm 1763 và đối với phẫu thuật cắt ruột thừa 
nội soi thì K Semm là người đầu tiên thực hiện thành 
công vào năm 1982 [5]. Cho đến nay, cắt ruột thừa nội 
soi đã trở thành tiêu chuẩn vàng để điều trị ruột thừa 
viêm cấp [7],[9]. 

Với quan điểm phẫu thuật ít xâm lấn mà giải quyết 
được tận gốc vấn đề bệnh tật, cùng với những nỗ lực 
không ngừng trong phát triển kỹ thuật mới nhằm tăng 
tính thẩm mỹ, nhanh hồi phục sau mổ, nhiều cải tiến 
đã được ứng dụng như sử dụng các công cụ có kích 
thước nhỏ, phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên và phẫu 
thuật nội soi một cổng ra đời [7],[11]. 

Phẫu thuật nội soi một cổng được Pelosi và cộng sự 
mô tả và thực hiện đầu tiên trong điều trị mổ cắt ruột 
thừa vào năm 1992, đến nay trên thế giới đã có nhiều 
báo cáo về ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng vào 
điều trị viêm ruột thừa cũng như nhiều bệnh lý khác [10]. 

Tại Bệnh Viện Trung Ương Huế, chúng tôi đã bắt 
đầu triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi một cổng vào 
điều trị nhiều bệnh lý như cắt dạ dày, cắt túi mật, cắt 
lách, lồng ruột, cắt đại tràng, cắt ruột thừa và bước đầu 
đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Xuất phát từ 
kết quả ứng dụng chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm 
mục tiêu đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật 
cắt ruột thừa nội soi một cổng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 32 bệnh nhân, 

được phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi một cổng tại 
BVTW Huế từ 3/2011 đến 12/2012. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh: Các bệnh nhân được 
chẩn đoán ruột thừa viêm cấp không có biến chứng, 
dựa vào thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận 
lâm sàng. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Chúng tôi loại trừ các trường 
hợp 

- Bệnh nhân có triệu chứng của viêm phúc mạc. 
- Bệnh nhân có các bệnh lý kèm theo chống chỉ 

định phẫu thuật nội soi như: bệnh lý hô hấp, tim mạch, 
bệnh lý rối loạn đông máu… 

- Ruột thừa viêm ở phụ nữ có thai. 
2. Phương pháp nghiên cứu: NC tiến cứu mô tả 

lâm sàng có theo dõi và tái khám. 
3. Trang thiết bị: Dàn máy nội soi Karl-Storz, dụng 

cụ một cổng của Covidien hoặc Johnson và các dụng 
cụ phẫu thuật nội soi thẳng thường quy, dao điện… 

4. Kỹ thuật tiến hành: Gồm 4 thì 
- Thì 1: Đặt trocar và bơm hơi vào ổ phúc mạc: 
Dụng cụ một cổng có đường kính 20mm, được đặt 

theo phương pháp Hasson cải tiến. Dùng dụng cụ kẹp 

và nâng vòng cân rốn lên. Rạch da chính giữa rốn dài 
20mm. Bộc lộ đường trắng. Dùng dao mở đường trắng, 
sau đó dùng Kelly tách phúc mạc vào ổ phúc mạc. Sau 
khi kiểm tra đã vào ổ phúc mạc, đặt trocar 20mm với 3 
kênh vào: 1 kênh 10mm để đưa đèn soi, 2 kênh còn lại 
mỗi kênh 5 mm để đưa dụng cụ thao tác. Bơm hơi ổ 
phúc mạc: chúng tôi sử dụng khí CO2 để bơm với áp 
lực ổ phúc mạc duy trì 10 - 12mmHg. 

Cho bàn mổ nằm nghiên bên trái, đặt đầu thấp 
khoảng 300. 

Đưa đèn soi 300 vào ổ phúc mạc qua kênh 10mm để 
kiểm tra tình trạng ổ phúc mạc. Kiểm tra và đánh giá 
tình trạng ruột thừa, tình trạng tiểu khung. Nếu ruột thừa 
bị viêm thì tiến hành cắt ruột thừa nội soi một cổng. 

- Thì 2: Giải phóng mạc treo ruột thừa. 
- Thì 3: Xử lý gốc ruột thừa, cắt ruột thừa bỏ vào túi 

nilon. 
- Thì 4: Súc rửa ổ phúc mạc, lấy ruột thừa ra ngoài 

và tạo hình rốn. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2012, 32 trường hợp 

viêm ruột thừa cấp được tiến hành phẫu thuật nội soi 
một cổng với kết quả thu được như sau: 

Bảng 1: Đặc điểm bệnh nhân  
 n = 32 % 

Tuổi trung bình (thấp nhất 16, cao nhất 59) 35,2±13,5  
Giới: nam/nữ 15/17 0,88/1 
Vị trí ruột thừa   
Hố chậu phải 24 75,0 

Sau manh tràng 5 15,6 
Tiểu khung 2 6,3 
Dưới gan 1 3,1 

Bảng 2: Kết quả phẫu thuật  
 n = 32 % 

Lý do đặt thêm trocar   
Ruột thừa sau manh tràng 1 3,1 

Viêm phúc mạc khu trú 1 3,1 
Biến chứng: Nhiễm trùng rốn 1 3,1 

Thời gian mổ trung bình (25 - 150) 40 ± 23,7  
Thời gian nằm viện trung bình (ngày) 3,6 ± 1,5  

Dưới 3 ngày 6 18,8 
Từ 3 – 5 ngày 21 65,6 
Trên 5 ngày 5 15,6 

Tái khám sau 2 - 4 tuần: Không gặp trường hợp 
nào thoát vị thành bụng, sẹo xấu, nhiễm trùng vết mổ 
hay tụ dịch sau mổ, tắc ruột do dính, viêm mỏm cắt 
ruột thừa và không có tử vong. 

BÀN LUẬN 
Về tuổi và giới: Qua nghiên cứu 32 trường hợp cắt 

ruột thừa nội soi một cổng từ tháng 3/2011 đến tháng 
12/2012 tại Bệnh Viện Trung Ương Huế, chúng tôi 
nhận thấy rằng: tuổi thấp nhất là 16 tuổi và cao nhất 
59 tuổi, tuổi trung bình là 35,2 ± 13,5 và tỷ lệ nam/nữ là 
0,88/1. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Nguyễn Tấn Cường và Đỗ Hữu Liệt [1], tuổi trung bình 
là 28,02, thấp nhất là 16 và cao nhất là 68, tuy nhiên tỷ 
lệ nam/nữ là 0,5/1. 

Về vị trí ruột thừa: Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
vị trí ruột thừa ở hố chậu phải chiếm tỷ lệ cao nhất 
75,0%, điều này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu 
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của các tác giả trong và ngoài nước [2],[6]. 
Kết quả phẫu thuật và chuyển đổi kỹ thuật: Trong 

quá trình phẫu thuật, có 2 trường hợp chiếm 6,2% phải 
đặt thêm 1 trocar 5mm ở hố chậu phải. Một trường hợp 
viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ mủ đòi hỏi phải súc rửa 
và một trường hợp khó xác định gốc ruột thừa do ruột 
thừa nằm sau manh tràng. Theo nghiên cứu của Oðuz 
Ates và cộng sự [10], tỷ lệ đặt thêm trocar thứ 2 là 
7,9%, theo Hong T H và cộng sự [8] tỷ lệ đặt thêm 
trocar thứ 2 là 6%. 

Về thời gian mổ: Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
thời gian mổ ngắn nhất là 25 phút, dài nhất 150 phút 
và trung bình 40 ± 23,7 phút. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của một số tác giả, theo Oðuz Ates và 
cộng sự [10], thời gian mổ trung bình là 38 ± 5,6 phút, 
theo Hong T H và cộng sự [8] là 40,8 phút, theo Lee và 
cộng sự [9] là 75,9 ± 27,4 phút. Có sự khác nhau về 
thời gian mổ giữa các tác giả có thể là do tiêu chuẩn 
chọn bệnh, kỹ năng cũng như kinh nghiệm của phẫu 
thuật viên và trang thiết bị chuyên dụng ở mỗi cơ sở 
khác nhau. Theo các tác giả, những trường hợp ruột 
thừa ở vị trí sau manh tràng, dưới gan hay viêm phúc 
mạc khu trú do ruột thừa vỡ mủ thì khó phẫu thuật hơn 
nên thời gian mổ cho những trường hợp này kéo dài 
hơn [4],[6]. 

Những tai biến và biến chứng thường gặp trong và 
sau mổ cắt ruột thừa nội soi là tổn thương các tạng khi 
đặt trocar hay khi thao tác, áp-xe thành bụng, chảy 
máu vết mổ, dò mỏm cắt ruột thừa, tắc ruột sau mổ [4]. 
Theo nghiên cứu của chúng tôi, nhiễm trùng rốn gặp 1 
trường hợp chiếm 3,1%, không gặp biến chứng khác và 
tai biến trong mổ. Theo Hong T H và cộng sự [8] nhiễm 
trung rốn gặp 3% và được điều trị bảo tồn thành công. 
Theo Brosseuk D T và cộng sự [3], cắt ruột thừa nội soi 
là an toàn ngay cả đối với viêm ruột thừa hoại tử, qua đó 
phần nào cho thấy tính ưu việt của phẫu thuật nội soi. 
Những bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ổ phúc mạc 
luôn có thời gian nằm viện ngắn hơn so với bệnh nhân 
được mổ mở [9]. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì thời 
gian nằm viện từ 3-5 ngày chiếm tỷ lệ cao nhất 65,6%. 

Tái khám sau mổ 2-4 tuần chúng tôi nhận thấy, hầu 
hết các bệnh nhân đều hài lòng với vết mổ, không ghi 
nhận trường hợp nào nhiễm trùng vết mổ hay ổ đọng 
dịch sau mổ và đặc biệt sẹo tại rốn co nhỏ hoặc không 
nhìn thấy. 

KẾT LUẬN 

- Đây là một kỹ thuật an toàn, khả thi và có tình 
thẩm mỹ cao phù hợp với xu hướng phẫu thuật ít xâm 
nhập hiện nay cũng như trong tương lai. 

- Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi cần có một đội ngũ 
phẫu thuật viên có kinh nghiệm về phẫu thuật nội soi 
cũng như các trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại mà 
không phải ở bất cứ trung tâm nào cũng thực hiện được. 
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